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§1.KHÁI NIỆM CHUNG

Khung: cột + dầm , liên kết với nhau bằng mắt cứng hoặc khớp, cùng
với sàn và mái tạo nên một kết cấu không gian có độ cứng lớn.

Khung không dầm: bản sàn + cột ; cho phép tạo trần phẳng, giảm
chiều cao tầng, dễ làm ván khuôn, dễ đặt cốt thép và đổ bêtông …
Nút khung:

Cứng: độ cứng của khung cao, biến dạng ít, moment uốn phân
phối tương đối đều đặn hơn ở đầu mút và giữa các thanh làm việc
hợp lý hơn, vượt nhịp lớn hơn.

Khớp: độ cứng của khung giảm, tải trọng gây moment cho bộ
phận chịu trực tiếp tác dụng của nó làm việc ít hợp lý.

*** Khung là một hệ siêu tĩnh, chọn tỷ lệ độ cứng hợp lý giữa các cấu kiện
⇒ phân phối nội lực hợp lý giữa các bộ phận
⇒ giảm biến dạng, bảo đảm bền vững.



3

§1.KHÁI NIỆM CHUNG

Phân loại khung
Phương pháp thi công:

Khung toàn khối
Khung lắp ghép
Khung bán lắp ghép

Số nhịp, số tầng: 1/ nhiều nhịp , 1/ nhiều tầng .
Khung tĩnh định và khung siêu tĩnh
Khung phẳng và khung không gian
Nhà khung và nhà kết hợp (vách, lõi cứng)
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BD ngang (lắc lư -sway)

Wind or 
earthquakes

Biến dạng (BD) đứng (võng -sag)

Dead, Live, etc.

Nguyên lý cơ bản: chuyển vị thực phải nằm
trong giới hạn cho phép khi công trình chịu tải
sử dụng, tải tính toán, và các tải trọng môi
trường khác.

RC03-04
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Khung: là hệ thống bao gồm dầm (sàn) cùng với
cột chịu biến dạng uốn

Planar (2D) Space (3D)
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Chuyển vị của khung khi chịu tải

Gravity Load Lateral Loading
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Phân biệt khung phẳng & khung không gian
(mặt bằng)

Phẳng Không gian
Ô sàn

2 or 4 frames   , 2 frames 4 frames   , 4 frames



8MỘT SỐ SƠ ĐỒ KHUNG 

§1.KHÁI NIỆM CHUNG

Vierendeel girder
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§1.KHÁI NIỆM CHUNG
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Ưu điểm của khung

Rất phù hợp cho các loại sàn cần khoảng không
gian sử dụng nhiều nhất như cao ốc văn phòng, chỗ
để xe...
Công nghệ thi công đơn giản và rẻ tiền
Rất kinh tế cho các loại nhà có số tầng tương đối
thấp (khoảng 20 tầng đổ lại)

ở Tp.HCM, hầu hết các khung nhà đều là khung
BTCT.
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Nhược điểm của kết cấu khung

Khung có độ mềm lớn do vậy khi chịu tải ngang
bị bd lớn. Một khung bằng Bt thì có độ cứng lớn
gấp 8 lần so với khung thép cùng dạng.
Chiều dài nhịp nhà thường bị giới hạn nếu sử
dụng BTCT thường (thường nhịp < 12m).  Nếu
chiều dài nhịp lớn hơn phải sử dụng BT dự ứng
lực.
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§1.KHÁI NIỆM CHUNG

SO SÁNH KHUNG CÓ NÚT CỨNG VÀ NÚT KHỚP

KHUNG CÓ LIÊN KẾT KHỚP CỘT VỚI MÓNG
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KHUNG PORTAL CHỊU TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG

KHOÂNG KHÔÙP

HAI KHÔÙP

BA KHÔÙP

Biểu đồ moment uốn

§1.KHÁI NIỆM CHUNG
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KHÔNG KHỚP

HAI KHỚP

BA KHỚP

Biểu đồ biến dạng

KHUNG PORTAL CHỊU TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG

§1.KHÁI NIỆM CHUNG
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BA KHỚP

HAI KHỚP

KHÔNG KHỚP

Biểu đồ moment uốn

KHUNG PORTAL CHỊU TẢI TRỌNG NGANG
§1.KHÁI NIỆM CHUNG



23Biểu đồ biến dạng

BA KHÔÙP

HAI KHÔÙP

KHOÂNG KHÔÙP

KHUNG PORTAL CHỊU TẢI TRỌNG NGANG
§1.KHÁI NIỆM CHUNG



24

§1.KHÁI NIỆM CHUNG
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Khung phẳng:
Các bộ phận nằm trong cùng một mặt phẳng và các tải trọng tác dụng
trong mặt phẳng đó

Khung không gian:
Các bộ phận không cùng nằm trong một mặt phẳng hoặc tuy cùng nằm
trong một mặt phẳng nhưng có chịu tải trọng tác dụng ngoài mặt phẳng
khung.
Nhà khung: hệ khung chịu tải đứng và ngang
Nhà kết hợp (với lõi cứng, vách cứng): khung chịu phần tải đứng trực

tiếp truyền vào nó và phần tải trọng ngang được phân phối cho nó.
*** Hệ khung là hệ không gian, nhưng sự làm việc và tính toán có thể
theo sơ đồ không gian hoặc sơ đồ phẳng tùy tải trọng tác dụng và mức
độ gần đúngchấp nhận được.

SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG

§1.KHÁI NIỆM CHUNG
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panen sàn

sàn toàn khối
sàn toàn khối

TRUYỀN TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG TỪ SÀN VÀO KHUNG

Khung phẳng hay khung không gian?

KHUNG CHỊU TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG

SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG
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Khung phẳng hay 
khung không gian?KHUNG CHỊU TẢI TRỌNG NGANG (GIÓ)

GIÓ

GIÓ

GIÓ

GIÓ

GIÓ

G
IO

Ù GIO
Ù

CÁC TRƯỜNG HỢP HỆ KHUNG CHỊU TẢI TRỌNG NGANG

SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG
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§2.KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
1. NHỮNG SƠ ĐỒ CƠ BẢN

Xà ngang chịu chủ yếu
chịu uốn, nhịp ≤ 15m

Xà ngang chịu nén lệch
tâm, lực nén làm giảm
ứng suất kéo ở thớ
dưới của dầm vượt
nhịp đến 18m với xà
ngang gãy khúc, và hơn
18m với xà ngang
cong.
Cột, dầm nặng nề
hơn; móng nhẹ hơn

(a)

(b)

(d)

(c)

Nếu dùng BTCT ứng lực trước, các sơ đồ a, b có thể đạt nhịp 30÷ 50m

Nhà một tầng
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§2.KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
1. NHỮNG SƠ ĐỒ CƠ BẢN

Nhà một tầng
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§2.KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
1. NHỮNG SƠ ĐỒ CƠ BẢN

Nhà nhiều tầng
Khung chịu cả tải ngang và tải đứng cần cấu tạo nút cứng, cột

ngàm với móng.
Nếu có vách cứng, lõi cứng chịu tải ngang; khung chỉ chịu tải

đứng có thể cấu tạo nhiều nút khớp cho khung, xà ngang có thể
làm giống nhau cho các tầng.
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§2.KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
2. CẤU TẠO KHUNG TOÀN KHỐI
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2. CẤU TẠO KHUNG TOÀN KHỐI
2.1. CẤU TẠO CỘT VÀ XÀ NGANG

♦ Xà ngang
- thẳng : cấu tạo như cấu kiện chịu uốn (N nhỏ, có thể bỏ qua)

- cong,gãy khúc với độ dốc lớn: cấu kiện chịu nén (hoặc kéo) 
lệch tâm (N đáng kể )

♦Coät
-Chịu cả M, N, Q. Nếu lực nén N khá lớn thì tác dụng phá hoại

của Q bị hạn chế ⇒ cấu tạo cột như cấu kiện chịu nén lệch tâm. 
- Nếu cột chịu kéo LT thì cần quan tâm đến lực cắt.
- Cốt thép dọc: μmax= 3,5%÷ 4% (một số tiêu chuẩn lấy μmax đến

6%) 
- Khi hàm lượng cốt thép lớn μ =6÷8% (nhà nhiều tầng) → cần
cốt đai dày hơn, trên tiết diện thì các cốt dọc phải được giằng lại
bằng cốt đai hoặc các thanh giằng để hạn chế sự nở ngang của BT.

♦Có thể dùng cốt cứng cho dầm và cột, lúc đó μcột, max < 15%.
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2. CẤU TẠO KHUNG TOÀN KHỐI
2.1. CẤU TẠO CỘT VÀ XÀ NGANG
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2. CẤU TẠO KHUNG TOÀN KHỐI
2.1. CẤU TẠO CỘT VÀ XÀ NGANG

CỐT THÉP CỘT
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CỐT THÉP CỘT
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Khi chịu nén, cốt thép dọc có thể bị cong phá vỡ lớp bêtông bảo
vệ . Cốt đai giữ cho cốt dọc không bị cong và bật ra ngoài cốt đai
chịu kéo phải neo chắc chắn.

Yêu cầu kháng chấn: đai dày hơn trong đoạn gần sát nút
khung.Đặt đai cột trong phạm vi nút khung khi nút khung có dầm
liên kết từ 3 mặt bên trở xuống.

2. CẤU TẠO KHUNG TOÀN KHỐI
2.1. CẤU TẠO CỘT VÀ XÀ NGANG

CỐT THÉP CỘT
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2. CẤU TẠO KHUNG TOÀN KHỐI
2.2. CẤU TẠO NÚT KHUNG

(c) cột gối khớp vào móng

(a), (b) nút khung BTCT toàn khối
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N nhỏ, M lớn ⇒ độ lệch tâm lớn, phải neo thép chịu kéo của dầm, cột
thận trọng. Có thể tạo nách để tránh ứng suất nén tập trung tại mắt, tăng
khả năng chịu momen của dầm.

e0/h ≤ 0,25 0,25 ≤ e0/h ≤ 0,5
e0/h > 0,5

NÚT Ở GÓC

2. CẤU TẠO KHUNG TOÀN KHỐI
2.2. CẤU TẠO NÚT KHUNG
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NÚT Ở BIÊN

NÚT Ở GIỮA

2. CẤU TẠO KHUNG TOÀN KHỐI
2.2. CẤU TẠO NÚT KHUNG
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Ở CHỖ XÀ NGANG GÃY KHÚC

M

M

Pk ≤ ∑RaFabsinϕ
Pk = (2 RaFa1 + 0,7RaFa2)cosϕ
ϕ = ½α

α ≥ 1600

α < 1600

8
3tghS α

×=

2. CẤU TẠO KHUNG TOÀN KHỐI
2.2. CẤU TẠO NÚT KHUNG



41

§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
1. KHÁI QUÁT

Các cấu kiện đúc sẵn được chế
tạo tại nhà máy (sau đó vận
chuyển đến công trường) hoặc
tại bãi đúc tại công trường
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§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
1. KHÁI QUÁT

Ưu điểm của khung lắp ghép
-Có thể sử dụng vật liệu cường độ cao. Chịu lửa tốt, sản phẩm đúc sẵn
có bề mặt hoàn thiện đẹp, giảm được chi phí vật liệu và nhân công hoàn
thiện (tô trát) như BTCT tại chỗ.
-Kiểm soát tốt chất lượng cấu kiện đúc sẵn trong nhà máy.
-Hình dạng tiết diện có thể được chọn để tối ưu về chịu lực; hoặc trong
công trình với hoạt tải lớn và cần nhiều hệ thống kỹ thuật thì có thể chọn
hình dạng tiết diện sao cho dễ dàng bố trí các hệ thống ống kỹ thuật đó.
-Tiết kiệm được ván khuôn cây chống, thi công nhanh.

MỘT SỐ SƠ ĐỒ KHUNG LẮP GHÉP
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§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
1. KHÁI QUÁT

Nhược điểm của khung lắp ghép
-Nếu chỉ sản xuất một cấu kiện đúc sẵn thì đắt hơn cấu kiện toàn khối
tương đương. Số lượng cấu kiện đúc sẵn giống nhau phải rất lớn thì mới
kinh tế.
-Phải quan tâm đến tải trọng phát sinh trong quá trình vận chuyển và lắp
dựng, đôi khi chúng có thể lớn hơn cả tải trọng lúc sử dụng.
-Phải định hình hóa các cấu kiện đúc sẵn nên hình thức kiến trúc khó
đa dạng. Do cần rất nhiều cấu kiện đúc sẵn giống nhau (để tái sử dụng
ván khuôn và chuẩn hóa quy trình lắp dựng) nên kiến trúc công trình
cần đơn giản và có tính lặp lại.
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§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
1. KHÁI QUÁT

Nguyên lý chịu lực của khung lắp ghép nhìn chung giống khung
toàn khối. Hầu hết các tấm sàn đúc sẵn chịu lực một phương, nhưng
cũng có thể cấu tạo cho nó chịu lực hai phương.

Kết cấu bao gồm các cấu kiện cột, dầm, sàn đúc sẵn rồi được lắp
ghép tại công trường tương tự như khung thép. Liên kết dầm-cột có
thể là nút khớp hoặc nút cứng, tùy cách cấu tạo.

Nếu khung dùng nút khớp, cần bố trí hệ thống giằng dưới dạng tường
chèn (tại chỗ hoặc lắp ghép) hoặc các thanh chéo.

Khung có nút cứng thì có thể tự giằng (như khung toàn khối). Vị trí
mối nối giữa các cấu kiện được bố trí tránh chỗ giao giữa dầm và cột. 
Lúc đó các cấu kiện đúc sẵn sẽ có hình dạng khá phức tạp, có thể gây
khó khăn cho việc chất kho và vận chuyển.
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§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
1. KHÁI QUÁT

Mặt bằng lưới cột dạng chữ nhật, hoặc chạy dài để dễ dàng chuẩn hóa
các cấu kiện, nhưng cũng có thể dùng lưới cột không đều.
Cột thuờng có tiết diện chữ nhật, hoặc tiết diện khác để dễ dàng bố trí

dầm. Thường dùng dầm có tiết diện chữ T lật ngược, vì nó dễ dàng làm
gối cho các tấm sàn đơn giản.
Tấm sàn chịu lực một phương, thường có tiết diện đặc, rỗng có lỗ

hoặc tiết diện T. Các tiết diện này thích hợp cho mặt bằng chữ nhật, 
hoặc có thể hình thoi. Nếu mặt bằng nhà biến đổi nhiều thì nên dùng
sàn toàn khối.
Nếu dùng tường chịu lực đúc sẵn làm hệ giằng trong mặt phẳng thẳng
đứng, thì tường này vừa đỡ sàn vừa chịu tải trọng ngang.Lõi cứng
giằng thường bố trí cung quanh khu vực thang máy hoặc cầu thang bộ. 
Các tường giằng nên bố trí theo cả hai phương ngang và dọc của mặt
bằng nhà, và càng đối xứng càng tốt.
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§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
1. KHÁI QUÁT

Bố tri kết cấu BTCT đúc sẵn
(a)Mặt bằng điển hình, hệ khung
(cột – dầm) đỡ các tấm sàn đúc
sẵn chịu lực một phương
(b) và (c) tấm sàn có thể có tiết
diện đặc hoặc có gân tùy chiều dài
nhịp sàn.
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Nhịp và kích thước tiết diện các cấu kiện bêtông đúc sẵn

150025018.012
140025016.511
130025015.010
115019013.59
100019012.08
80019010.57
7001509.06
6001407.55
4501406.04

Chiều cao dầm
(mm)

Chiều dày sàn
(mm)

Nhịp dầm
(m)

Nhịp sàn
(m)

§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
1. KHÁI QUÁT
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Khi nhà bêtông đúc sẵn dùng nút cứng, để kết cấu có thể tự giằng; vị trí mối 
nối giữa các cấu kiện đúc sẵn được bố trí tránh chỗ giao giũa dầm và cột.

§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
1. KHÁI QUÁT
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§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
2. MỐI NỐI
a-Moái noái khoâ
-Hàn các chi tiết thép đặt sẵn (thép I, C,L, thép tấm) vào cốt thép chịu lực của 
cấu kiện hoặc chôn vào bêtông nhờ các thanh neo .
-Mọi nội lực (kéo, nén, cắt …) đều được truyền qua các chi tiết đặt sẵn.
-Ưu điểm: chịu được lực ngay sau khi hàn lắp ghép tiếp các cấu kiện khác.
-Nhược điểm :chi phí thép cao, đòi hỏi tay nghề công nhân cao.
b-Mối nối ướt
-Đaët cốt thép liên kết các cốt thép chịu lực của các cấu kiện rồi đổ BT tại chỗ 
vào mối nối.
-Nội lực trong các cốt thép và đôi khi cả lực cắt được truyền qua các chi tiết 
bằng thép, còn nội lực trong bêtông (chủ yếu là lực nén) thù truyền qua bêtông 
mới đổ vào mối nối.
-Ưu điểm: dễ thi công, ít tốn thép, mối nối được bảo vệ tốt .
-Nhược điểm: phải chờ BT khô cứng mới bảo đảm khả năng chịu tải.  
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Sơ đồ nội lực 
ở mối nối

mối nối khô mối nối ướt

§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
2. MỐI NỐI
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§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
2. MỐI NỐI
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Nút khớp (chỉ có khả năng truyền 
lực cắt và lực dọc) trong khung 
bêtông đúc sẵn.

§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
2. MỐI NỐI
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Kết hợp ưu điểm của hai dạng: toàn khối và lắp ghép. Các cấu kiện 
đúc sẵn có khả năng chịu lực cao và hiệu quả, bền vững, bề mặt hoàn 
thiện đẹp, tiết diện phức tạp, kích thước chính xác, lắp dựng nhanh. Các 
phần toàn khối được thực hiện tại các chỗ không đều đặn trên mặt bằng  
nhà, và tạo tính liên tục giữa các cấu kiện.

Kết cấu khung bán lắp ghép có thể được thực hiện theo hai cách:

Khung chịu lực (gồm cột và dầm chính) đổ tại chỗ với tiết diện chữ
nhật, kết hợp với các tấm sàn dúc sẵn có tiết diện phức tạp hơn được 
sản xuất trong điều kiện nhà máy.

Tất cả các cấu kiện đều được chế tạo sẵn chưa hoàn chỉnh, phần còn 
lại (của các cấu kiện) cùng với mối nối được đổ bêtông tại chỗ, tạo ra nút 
cứng cho kết cấu khung.

§3.KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ BÁN LẮP GHÉP
2. KHUNG BÁN LẮP GHÉP
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§4.TÍNH TOÁN KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP

2. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN

Sơ bộ
chọn kích 
thước TD

Sơ 
đồ

tính
Tải

trọng

Nội 
lực, 
tổ

hợp

kiểm 
tra 

kích 
thước 
TD

Tính 
thép

-kiểm tra độ
võng, khe nứt
-Tính mối nối
-Tính CK khi 
vận chuyển, sản 
xuất, lắp ghép

3. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN, CHỌN VẬT LIỆU

- So sánh, dựa vào các thiết kế tương tự, kinh nghiệm thiết kế
- Tính toán sơ bộ dựa vào nhịp, tải trọng …

1. QUAN NIỆM TÍNH TOÁN
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§4.TÍNH TOÁN KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP
3. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 

Chiều cao h của xà ngang khung

30 ÷ 4030 ÷ 35- có thanh căng
18 ÷ 3018 ÷ 24- Không có thanh 

căng
3. Cong

16 ÷ 2416 ÷ 20- có thanh căng
12 ÷ 1812 ÷ 16- Không có thanh 

căng
2. Gãy khúc

12 ÷ 1610 ÷ 121. Thẳng
nhiều nhịpmột nhịp

Hệ số m khi xà ngang là
Hình dáng xà ngang

m
lh =

a. Xà ngang

( )
bR

Mh
b

27,10 ÷= M = (0,6 ÷ 0,7)M0
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TTíính toanh toaùùn non noääi li löïöïc dac daààmm

Truyền tải từ sàn xuống dầm
(đang xét dầm giữa) 

a. Xác định tải trọng trên dầm

Dầm còn chịu các tải trọng khác.

b. Xác định nội lực dầm
giải khung
giải dầm liên tục

10
8,0

2lg
MM o

onhb +=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=

14
65,0

2lg
MM o

oB

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−==

16
5,0

2lg
MMM o

oDC

16
5,0

2lg
MM o

onhg +=
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2

1

2l
l

=β
g0 là tải trọng phân 
bố đều trên dầm (do 
trọng lượng bản 
thân, vv...)

l
M

QQ B
oA −=gối biên

mép trái gối thứ hai 

các gối giữa 

l
MQQ B

o
tr
B +=

o
ph
C

tr
C

ph
B QQQQ ===−= ...

( Qo là lực cắt tại gối của dầm đơn giản )

LỰC CẮT
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§4.TÍNH TOÁN KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP
3. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 
b. Cột

b

t

R
NkA =

N = msqFs

AR
Nn
b

c =

Các yêu cầu
kiến trúc: yêu cấu thẩm mỹ và sử dụng không gian
Kết cấu: độ bền (tính thép) và độ ổn định

Ổn định: hạn chế độ mảnh (cột nhà có λgh=100)
Thi công: b, h là bội số của 5cm hoặc 10cm
Xác định diện tích tiết diện cột sơ bộ (A)
Yêu cầu hạn chế tỷ số nén nc khi có xét động đất.
Giảm khả năng chịu lực của cột theo chiều cao:

Giảm kích thước tiết diện
Giảm cốt thép
Giảm mác (cấp độ bền) bêtông

ghi
l λλ ≤= 0
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Sự truyền tải trọng từ dầm; sàn vào cột

1) Phương pháp diện truyền tải:

½ Khoảng cách đối với cột liền kề

y

x

TT tác dụng lên cột = DT x tải tác dụng trên sàn

Tải tác dụng trên sàn = DL + LL …(tải chất đầy)

DL = γbt x ht

VD: cho x = 5 m, y = 4 m, LL = 300 kg/m2, chiều dày sàn ht = 10 cm
Tải trọng tác dụng lên sàn = DL + LL = 0.1(2400) + 300 = 540 kg/m2

Tải tác dụng lên cột = 20 x 540 = 10,800 kg = 10.8 t

Column_02

Diện truyền tải = 5 x 4 = 20 m2
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2) Phương pháp truyền phản lực từ dầm:

Dầm B1 Dầm B2

RB1 RB2

RB1 RB2

Tải tập trung từ các gối cột liền kề

C1B1 B2

B3

B4

Column_03

Phản lực 
truyền lên cột
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3. Tổng tải trọng tác dụng lên tiết diện cột

Tiết diện thiết kế

Tiết diện thiết kế

Tiết diện thiết kế

Mái 

Sàn tầng 2

Sàn tầng 1

Móng 

Mặt đất

Tải truyền lên chân cột ở móng
= tải trên cột tầng 1
+ sàn tầng 1 + TLBT cột.

Tải tác dụng lên cột tầng 1
= tải trên cột tầng 2
+ tải sàn tầng 2 + TLBT cột.

Tải trọng tác dụng lên cột tầng 2
= tải mái + trọng lượng bản thân cột.

Column_04
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C

C

2

C

5 m

4 m

Khung trục 2

tầng 5

tầng mái

tầng 4

tầng 3

tầng 1

tầng 2

4 m
A B

5 m
1

3,
3m

4 m
C

3,
3m

4,
5m

D

3,
3m

3,
3m

4 
m

4 
m

4 
m

B

A

C

C

C

1

2

C2

D
C1

5 m

MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH
2 3

2F

2C

C3

C3

1F

C2

C

4

3

3

C

C1

2

C2

3

2
F

C1

2-2C C3-2 C3-2 C2-2

Home works : Tải trọng lấy như trong ví dụ trên

Column_06
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o

N

=

e N
M = N

N,M

N

oe

TTH

Nén lệch tâm bé
Kéo ítNén ít Nén nhiều

N

Kéo 

Nén lệch tâm lớn

TTH

Nén nhiều

N

Kéo Nén 

N

TTH

Nén 

N

Hình Cấu kiện chịu nén lệch tâm

Tính toaùn cột chịu nén lệch tâm

Column_22



64

Mô hình phần tủ

eobt
A

M=N
N

A

B
Trục cột giữa

oe

AA

hoặc

Trục cột biên

liền 
mặt ngoài

Lệch tâm do cột tầng trên bé hơn cột tầng dưới

Column_24
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L1L2L1

DCBA

MẶT BẰNG

L1 L2 L1

MẶT CẮT KHUNG NGANG 

60
00

60
00

A B C D

1

2

3

2 LỚP GẠCH LÁ NEM KỂ CẢ VỮA DÀY 50
BÊTÔNG NHẸ DÀY 120
LỚP BÊTÔNG CHỐNG THẤM DÀY 40
PANEN MAÙI BTCT 1.5x6m(SÖÔØN)
DÀN VÌ KÈO BÊTÔNG CỐT THÉP

Q=20TQ=20T Q=20T

Q=20T

Q=20TQ=20T

Q=20T
Q=20T

Q=20T

§5.TÍNH TOÁN KHUNG NHÀ
CÔNG NGHIỆP

a. Sơ đồ tính
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b. Lựa chọn kích thước 

Kết cấu mang lực mái
L ≤ 18m : 

L > 18m 

1 1
10 15

800dau dam

h L

h mm

⎧ ⎛ ⎞= ÷⎪ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎨

⎪ =⎩

ña
àu 

da
àm

h

i=1/10-1/12

 DAÀM MAÙI 

h

L

6000 6000 6000 6000

3000 3000 3000 3000

 DÀN MÁI 

3000300030003000

1 1
7 9

h L⎛ ⎞= ÷⎜ ⎟
⎝ ⎠
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b. Lựa chọn kích thước

Cửa mái 
L≤ 18m :Bcm =6m
L>18m  :Bcm =12m
Chieàu cao:

Laáy theo yeâu caàu chieáu saùng

Lieân keát :
Khớp ở chân 
Khớp ở xà ngang.

i=1/10-1/12

12000
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b. Lựa chọn kích thước

Dầm cầu trục
Q= 5-10 (T) : h=800mm
Q>= 15 (T) : h=1000mm

= (60 ÷140) cm  

bc =(57÷70)cm ; b =(20÷30)cm 

Ray
Bằng thép cường độ cao
hr =12÷14 cm khi Pmax =18÷30 T .

b'

h

b

h'

c

c

1 1
6 10

h l⎛ ⎞= ÷⎜ ⎟
⎝ ⎠
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2. Lựa chọn kích thước
Kích thước gabarit của khung ngang

Hct : chiều cao cầu trục (tra bảng)
Hc : chiều cao dầm cầu trục 
Hr : chiều cao ray và các lớp đệm
Cao trình vai cột : V = R − ( Hr + Hc ) 
Cao trình đỉnh cột :D = R + Hct + a1 (a1 =10÷15cm )
Chiều dài cột trên : Ht = D −V
Chiều dài cột dưới : Hd = V + a2    (a2 = 40÷80cm)

Chiều dài toàn bộ cột : H = Ht + Hd + a3

(a3 = 60÷80cm ,  a3 ≥ hd) 
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±0.000

V

R

D

a4 B1

λ

a3
a2

Hd
Ht

H

a1
Hc

t

hd

Lk

a1 >=  100-150
a2 =  400-800
a3 >= hd
a4 >= 60
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b. Lựa chọn kích thước

Cột và vai cột
Nhà không có cầu trục 
Nhà có cầu trục :

Khi sức trục Q ≤ 30T :thường dùng cột đặc, tiết 
diện � hoặc I 
Khi sức trục Q > 30T , cao trình đỉnh ray >10m , 
nhịp ≥ 30m :thường dùng cột rỗng (cột 2 nhánh)
Đảo đảm độ mảnh theo cả 2 phương : 
λ = l0/rmin ≤ 139  (tiết diện bất kỳ)   hoặc  
λb= l0/b ≤ 30 (tiết diện � )
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2. Lựa chọn kích thước
Kích thước tiết diện của cột đặc tiết diện � :

Chiều cao cột trên ht

Chiều cao cột dưới hd

Chiều rộng b của cột

Thiết kế định hình:khi bước cột a=6m,có thể chọn :
Cột biên : b = 40cm ; ht = 40cm ; hd = 60 cm
Cột giữa : b = 40cm ; ht = 60cm ; hd = 60÷80 cm

1 1
16 10d dh H⎛ ⎞= ÷⎜ ⎟
⎝ ⎠

1 1
25 20 db H⎛ ⎞= ÷⎜ ⎟

⎝ ⎠
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b. Lựa chọn kích thước

Cấu tạo vai cột:
lv ≤ 0,9h0

hv ≥ 200  ; 
hv ≥ 1/3h 
hv là bội số của 100 .

lv

hvh

45°
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c. Tải trọng tác dụng 

Tĩnh tải mái :

: tải trọng tiêu chuẩn của dầm (dàn) mái
: tải trọng tiêu chuẩn của cửa mái

gm = ∑ gmi.ni với gmi là tải trọng tiêu chuẩn 
của từng lớp cấu tạo mái (kG/m2), 
ni là hệ số vượt tải của gi
a: bước cột  ; L = nhịp nhà ;

2
D

1,1
2

aLq
2

D1,1G
c
cm

m

c
m

m ++=

c
mD
c
cmD
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c. Tải trọng tác dụng

Tĩnh tải mái :
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c. Tải trọng tác dụng

Tĩnh tải dầm cầu trục: 
: tải trọng tiêu chuẩn của dầm cầu trục
: tải trọng tiêu chuẩn của 1m dài ray, đệm 

(lấy     =150÷200 )

)agG(1,1G c
r

c
dctdct ×+=

c
dctG
c
rg

c
rg
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C. Tải trọng tác dụng

Trọng lượng bản thân cột 
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c. Tải trọng tác dụng

Hoạt tải mái: 
Pm có cùng chiều và điểm đặt với Gm

Với mái không có người đi lại mà chỉ có
người sửa chữa thì lấy =75 kG/m2 

2
aLp3,1P c

mm ×=



80

c. Tải trọng tác dụng
Hoạt tải do áp lực đứng của cầu trục 

Dmax =1,1Pmax ×∑yi
Dmin =1,1Pmin × ∑yi

(yi là tung độ của đường ảnh hưởng tại các tiết 
diện có đặt lực Pmax )
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c. Tải trọng tác dụng

Hoạt tải do lực hãm ngang của xe con 
Lực hãm ngang 

Móc mềm 

Móc cứng 

T1=0,5T. 
Tmax =1,1T1 × ∑yi

20
GQT +

=

10
GQT +

=
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c. Tải trọng tác dụng

Hoạt tải gió W = nW0 k C    (kG/m2)
W0 (kG/m2) là giá trị tiêu chuẩn của áp lực 
gió ở độ cao 10m so với cốt chuẩn,   lấy theo 
TCVN 2737-1995.
n =1,2 là hệ số vượt tải.
k : là hệ số kể tới sự thay đổi áp lực gió theo 
độ cao và dạng địa hình.
c : là hệ số khí động phụ thuộc hình dáng 
công trình, phía gió đẩy hoặc gió hút .
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c. Tải trọng tác dụng

Hoạt tải gió
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c. Tải trọng tác dụng

Hoạt tải gió

Trong phạm vi chiều dài cột: p =W.a (kG/m)
Trong phạm vi từ đỉnh cột đến đỉnh mái :
S1,2 = n ∑Ci hi a k W0 (kG) 

S1 S2

Pd
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d. Xác định nội lực 

Quan niệm tính toán 
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d. Xác định nội lực 

Quan niệm tính toán 
S1 S2

Pd

Tính khung chịu tải trọng gió
-> Có chuyển vị ngang đầu cột
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d. Xác định nội lực 

Quan niệm tính toán 
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d. xác định nội lực 

Xác định nội lực khung nhà ≥ 3 nhịp , cùng 
cao trình 

Tính các đặc trưng: 

J0 :momen quán tính của tiết diện 1 nhánh.
Jt :momen quán tính của tiết diện phần cột trên.

:momen quán tính tương đương của tiết diện phần cột dưới 2 nhánh

c : khoảng cách 2 trục nhánh ; 
n : số các ô khung trong phần dưới cột 2 nhánh . 

d

t

H
H

t = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 1

J
JtK

d

t3
2

0

d
3

1 nJ8
J)t1(K −

=

2
cF

J
2

0
d =
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d. xác định nội lực 

Xác định nội lực khung nhà ≥ 3 nhịp , cùng 
cao trình 

Trường hợp a : (ϕ=1) ; 

2

3
(1 )

dEJ
R

H K
=

+
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d. Xác định nội lực 

Xác định nội lực khung nhà ≥ 3 nhịp , cùng 
cao trình 

Trường hợp b : (Δ=1) 

3

3
(1 )

dEJ
R

H K
=

+
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d. Xác định nội lực 

Xác định nội lực khung nhà ≥ 3 nhịp , cùng 
cao trình 

Trường hợp c : (M=D.ed) 

23 (1 )
2 (1 )
M tR
H K

−
=

+
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d. Xác định nội lực 

Xác định nội lực khung nhà ≥ 3 nhịp , cùng 
cao trình 

Trường hợp d: 
(T cách đỉnh cột 0,7H) 

(1 )
1

T tR
K
−

=
+
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d. Xác định nội lực 

Xác định nội lực khung nhà ≥ 3 nhịp , cùng 
cao trình 

Trường hợp e : (M = P.et tại đỉnh cột) 
Nếu trục cột trên và dưới trùng nhau thì

Nếu trục cột trên và dưới lệch nhau đoạn a   thì :
R = R1 ± R2 (**)

R1 tính theo công thức (*) với M=Pet

R2 tính theo công thức (*) với M=Pa 
Lấy dấu + trong (**) khi  et và a nằm khác phía đối với trục cột 
phần trên.

3 (1 )
(*)

2 (1 )

KM
tR

H K

+
=

+
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d. Xác định nội lực 

Xác định nội lực khung nhà ≥ 3 nhịp , cùng 
cao trình 

Trường hợp g:
(gió trên toàn cột) 

[ ]3 1
8(1 )
pH tK

R
K
+

=
+
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d. Xác định nội lực 

Xác định nội lực khung nhà ≥ 3 nhịp , cùng 
cao trình 

Trường hợp h:
(gió trên đoạn cột trên) 

33(1 ) (3 )(1 )

8(1 )

pH tK t t
R

K

⎡ ⎤+ − + −⎣ ⎦=
+
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d. Xác định nội lực

Nội lực do tĩnh tải 
Tĩnh tải mái : dùng sơ đồ e.
Tĩnh tải dầm cầu trục : dùng sơ đồ c.
Tổng nội lực do tĩnh tải: 

Mtónh tải = MGm+MGdct ; 
Ntĩnh tải = NGm+NGdct + Gbản thân cột
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d. Xác định nội lực

Nội lực do hoạt tải mái và cầu trục:
Hoạt tải mái : 

Hoạt tải dứng của cầu trục:

Lực hãm ngang của cầu trục:
Dùng sơ đồ d) để tìm phản lực đầu cột. Từ đó xác 
định nội lực theo pp mặt cắt 
Tmax có thể hướng vào hoặc hướng ra khỏi cột . 
Với cột giữa, có thể tính với Tmax1+ Tmax2   hoặc 
chọn max{ Tmax1 , Tmax2 } .

Pm GmM  =M m

m

P
G

×

max
Dmax GdctM  =M

dct

D
G

×
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d. Xác định nội lực
Nội lực do gió : (dùng sơ đồ d)

Phương trình chính tắc của pp chuyển vị :
r.Δ + Rg = 0
r = r1+r2+r3+r4 với các ri xác định theo sơ đồ b)  đối với từng 
cột.
Rg = S1+S2+R1+R4 với các R1, R4   xác định theo sơ đồ g)  
đối cột thứ 1 và thứ 4.
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d. Xác định nội lực

Nội lực do gió : (dùng sơ đồ d)

Giải được chuyển vị ở Δ đầu cột do tải trọng gió
Suy ra  phản lực tại đầu mỗi cột do tải trọng gió:
RA = R1 + r1Δ ; RB = r2Δ ; RC= r3Δ ; RD =R4 + r4Δ
Xác định nội lực trong các tiết diện từng cột theo phương pháp  
mặt cắt. 
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d. Xác định nội lực

Nội lực do gió : (dùng sơ đồ d)
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d. Xác định nội lực

Tổ hợp nội lực 
Tổ hợp cơ bản 1 : nội lực do tĩnh tải + nội lực do 1 
trường hợp hoạt tải bất lợi nhất.
Tổ hợp cơ bản 2 : nội lực do tĩnh tải + nội lực do 
nhiều trường hợp hoạt tải× nth

(hệ số tổ hợp nth = 0,8 ÷0,9 theo qui định)
Với mỗi loại tổ hợp, tìm 3 cặp nội lực nguy hiểm tại 
mỗi tiết diện : 
( Mmax , Ntö ); ( Mmin , Ntö ); ( Nmax , Mtö )
Các tiết diện I,II,III cần M,N ; còn tiết diện IV ở
chân cột thì cần xác định thêm Q (để tính móng).
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e. Tính toán cốt thép 

Chiều dài tính toán l0 của cột đặt nhà 1 
tầng lắp ghép có cầu trục 

l0 =2,0 Htl0 =2,5 HtPhaàn cột 
trên

l0 =1,2 Hdl0 =1,5 HdPhaàn cột 
dưới

Ngoài mặt 
Phẳng khung

Trong mặt 
Phẳng khung
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e. Tính toán cốt thép 

Chọn cặp nội lực để tính cốt thép  
Tại mỗi tiết diện nên chọn ít nhất 3 cặp :

Cặp có ⏐M⏐ lớn nhất: gây nguy hiểm cho cả
vùng kéo và vùng nén .
Cặp có N lớn nhất: gây nguy hiểm cho cả
vùng nén .
Cặp có e=M/N  lớn nhất : gây nguy hiểm cho 
cả vùng kéo .
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e. Tính toán cốt thép 

Tính cốt thép cho cột biên   
Vòng 1 :

Với (M1,N1) tính Fa1= F’a1

→ với (M2,N2) lấy  F’a2= Fa1 và tính Fa2

Vòng 2 :
Với (M1,N1) lấy  F’a1= Fa2 và tính Fa1

→ với (M2,N2) lấy  F’a2= Fa1 và tính Fa2
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e. Tính toán cốt thép 

Tính cốt thép cho cột biên   
Các vòng 3,4…được tiếp tục tương tự vòng 2 
F’a1 và Fa2 xấp xỉ nhau (chênh lệch ≤ 15%): 
dừng
Lấy diện tích cốt thép này để kiểm tra cho cặp 
nội lực nguy hiểm thứ ba.
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e. Tính toán cốt thép 

Tính cốt thép cho cột giữa    
Cột giữa đặt cốt thép đối xứng

Chọn 2 cặp có momen ngược dấu :
(M1,N1) và (M2,N2) .
Với (M1,N1) tính được Fa1= F’a1

Với (M2,N2) tính được Fa2= F’a2

Chọn Fa= F’a=max{ Fa1, Fa2}  rồi kiểm tra cho 
cặp nội lực nguy hiểm thứ 3



107

f. Tính toán vai cột 

Vai cột chịu lực tập trung : P = Gdct + Dmax

Kiểm tra kích thước vai :
Theo điều kiện chịu cắt : P ≤ 2,5Rkbh0

Kv=1  với tải trọng tĩnh và với cầu trục có chế độ làm 
việc nhẹ và trung bình
Kv=0,75 khi cầu trục có chế độ làm việc nặng.
Kv=0,5  khi cầu trục có chế độ làm việc rất nặng.

v

0kv

a
bhRK2,1P ≤
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f. Tính toán vai cột 
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f. Tính toán vai cột

Tính cốt thép chịu uốn cho vai cột 

1 vM =P.a
2
0n

1

bhR
M25,1A =

)A211(5,0 −+=γ
0a

1
a hR

M25,1F
γ

=
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f. Tính toán vai cột

Tính cốt đai và cốt xiên
Khi h ≤ 2,5av dùng cốt đai nằm ngang đặt suốt cả chiều 
cao.
Khi h > 2,5av dùng cốt đai nằm ngang đặt suốt cả chiều 
cao và các thanh cốt xiên.
Khi h > 3,5av và P ≤ Rkbh0 chỉ cần đặt các thanh cốt đai 
ngang , không cần cốt xiên.
Khoảng cách cốt đai u ≤ ¼ h và u ≤ 150 ;
Đường kính cốt xiên φx ≤ 1/15 lx và φx ≤ 25 
Tổng diện tích của các thanh cốt đai nghiêng hoặc của các 
cốt xiên cắt qua nửa trên của đoạn truyền lực lx không 
ñöôïcbeù hôn 0,002bh0
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f. Tính toán vai cột

Kiểm tra ép mặt 
(tại vị trí dầm cầu trục gác lên vai cột )

Điều kiện kiểm tra :

bd =bề rộng dầm cầu trục
l1 =bề dài của 2 đoạn dầm cầu trục gác vào vai 
cột, có thể lấy l1=bvai cột

Nếu điều kiện ép mặt không thỏa thì đặt phải gia 
cố các lưới thép hoặc các tấm thép ở mặt trên vai 
cột .

n
1d

em R
b

P
≤

×
=σ

l
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g. Tính toán kiểm tra cột theo 
phương ngoài mặt phẳng khung 

Bỏ qua momen uốn (không đáng kể ) 
theo phương dọc do lực hãm dọc, do gió
thổi từ đầu hồi vì đã có cột chống gió ở
đầu hồi và hệ giằng bảo đảm ổn định 
theo phương dọc nhà. Do đó, chỉ cần 
kiểm tra cột theo nén đúng tâm với Nmax
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h. Tính toán kiểm tra cột 
khi vận chuyển, cẩu lắp 
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k. Hệ giằng 

Hệ giằng đứng đầu dàn
Hệ giằng ngang ở thanh cánh hạ của dàn
Hệ giằng ngang ở thanh cánh thượng của 
dàn 
Hệ giằng cửa mái 
Hệ giằng đứng của cột 
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